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mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xét xử vụ án dân sự là hoạt động Nhà nước đặc biệt và chuyên biệt 

của Tòa án nhân dân (TAND) để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp 

của xã hội, tổ chức và cá nhân. Do vậy, yêu cầu xét xử vụ án dân sự 

(VADS) phải bảo đảm tính đúng đắn, chính xác, đúng pháp luật và đúng 

bản chất của vụ việc được giải quyết. Song trong thực tế, xét xử VADS 

không phải bao giờ cũng đúng đắn đem lại sự công bằng, bảo vệ được các 

quyền và lợi ích bị xâm phạm. 

Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự (hay còn gọi là 

nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử) là một trong những nguyên 

tắc cơ bản của pháp luật trong tố tụng dân sự (TTDS), tố tụng hình sự và 

hành chính. Nhằm đạt tới mục đích cao nhất là giải quyết đúng đắn các 

vụ án, bảo vệ được các quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm và pháp 

luật được thi hành. Việc quy định hai cấp xét xử trong VADS là cơ chế 

bảo vệ quyền con người trong TTDS. Cái quyền đó có được bảo vệ hay 

không, phản ánh bản chất của Nhà nước, bản chất của pháp luật và con 

người trong xã hội đó. Việc xét xử một VADS theo hai cấp: Xét xử lần 

đầu ở cấp sơ thẩm (cấp xét xử thứ nhất) và được tiếp tục được xét xử ở 

cấp phúc thẩm (cấp thứ hai) nếu có kháng cáo, kháng nghị, còn nếu 

không, bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật và được thi hành sau khi hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Việc xét xử là hoạt động đặc thù của Tòa án, qua xét xử pháp luật 

được bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức được đảm 

bảo. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung 

quan liêu, bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường bên cạnh những tác 

động tích cực của việc đem lại về sự tăng trưởng, phát triển vượt bực về 

kinh tế thì những tác động tiêu cực, những mặt trái của xã hội cũng nảy 

sinh, những loại tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, những mâu thuẫn tranh 

chấp phát sinh trong xã hội ngày càng nhiều và các VADS Tòa án giải 

quyết cũng trở nên phức tạp. Đánh giá được vấn đề đó trong tình hình xã 

hội mới, Nghị quyết 08/NQ-TƯ ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã đề 

ra yêu cầu: "Nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án, của Viện Kiểm sát 

tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và 

người tham gia tố tụng khác... Khi xét xử Tòa án phải đảm bảo cho mọi 

công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thật sự dân chủ, khách quan, 

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 

việc xét xử của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, của người bào chữa, các đương sự...". 

Theo pháp luật TTDS hiện hành, việc xét xử vụ VADS được tiến 

hành qua 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm, bên cạnh đó còn có thủ tục đặc 

biệt là giám đốc thẩm và tái thẩm. Như vậy, theo nguyên tắc, một vụ án 

nếu phải xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm thì nhiều nhất 

cũng chỉ cần đến ba phiên tòa. Nhưng thực tế, có những vụ án phải xét xử 

tới 9 -10 phiên tòa, cá biệt có vụ án phải xét xử tới 13 phiên tòa. Thực tế 

cho thấy, việc thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử tại Tòa án có nhiều 

nguyên nhân đã khiến vụ án phải kéo dài và phải xét xử nhiều lần, không 

những tốn công của của Nhà nước, thiệt hại tới quyền lợi công dân và làm 

xói mòn lòng tin của nhân dân vào pháp luật và cơ quan xét xử. Từ những 

lý do trên cho thấy, nghiên cứu nguyên tắc thực hiện hai cấp xét xử của 

Tòa án trong TTDS là vấn đề cần thiết. Do vậy, tôi chọn đề tài: "Nguyên 

tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự" làm luận văn thạc sĩ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS là một vấn đề khoa học và 

thực tiễn, nó phản ánh bản chất của pháp luật cũng như tính nhân văn 

trong cơ chế bảo vệ quyền con người. Vì vậy đã có nhiều công trình, 

nhiều đề tài nghiên cứu, như: "Nguyên tắc hai cấp xét xử và việc áp dụng 

nguyên tắc đó vào việc tổ chức Tòa án các cấp" của PGS.TS Trần Văn Độ; 

"Quan niệm về hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự nước ta" của TS. Tống 

Công Cường; "Thực hiện chế độ hai cấp xét xử-cơ chế bảo vệ quyền con 

người trong tố tụng dân sự" của TS. Nguyễn Quang Hiền; " Một số vấn đề 

về phiên tòa sơ thẩm" của ThS. Nguyễn Thị Thu Hà; Luận văn thạc sĩ 
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"Phiên tòa phúc thẩm dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

Việt Nam" của Hoàng Thị Bích Hải. Đây là những công trình nghiên cứu 

khái quát về các các góc độ về nguyên tắc hai cấp xét xử. Đặc biệt luận 

văn thạc sĩ "Các cấp xét xử trong tố tụng dân sự của Việt Nam" và luận 

án "Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống 

Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" của Lê Thị Hà, là những 

công trình nghiên cứu trực tiếp về các cấp xét xử trong TTDS. Tuy nhiên, 

các công trình nghiên cứu này chưa nghiên cứu chúng dưới góc độ của 

Luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

Mục đích  

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận 

về nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự, nội dung nguyên tắc 

này theo quy định của pháp luật hiện hành, đề xuất những giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này.  

Nhiệm vụ 

Để đạt được mục đích trên, việc nghiên cứu tập trung vào những 

nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hai cấp xét xử của Tòa 

án trong TTDS. 

- Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về nguyên tắc hai 

cấp xét xử trong TTDS.  

- Khảo sát thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS 

tại các Tòa án. 

- Phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định về nguyên 

tắc và và tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý luận về nguyên tắc 

hai cấp xét xử, các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về 

nguyên tắc này và thực tiễn xét xử và tổ chức xét xử ở cấp sơ thẩm, phúc 

thẩm trong những năm gần đây. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau: 

- Các quan điểm lý luận khác nhau về nguyên tắc hai cấp xét xử 

trong TTDS. 

- Các quy định của pháp luật hiện hành về nguyên tắc hai cấp xét xử 

trong TTDS Việt Nam như: các quy định về thẩm quyền, quyền hạn của 

Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và hiệu lực của bản án sơ thẩm, phúc thẩm. 

- Thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS Việt 

Nam những năm gần đây. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Việc nghiên cứu đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách 

của Đảng về Nhà nước và pháp luật, về xây dựng Nhà nước pháp quyền, 

cải cách tư pháp ở nước ta.  

Quá trình nghiên cứu đề tài cũng sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu khoa học như phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương 

pháp so sánh, phương pháp thống kê … 

6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn 

- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nguyên tắc hai cấp xét xử của 

Tòa án trong TTDS như khái niệm, ý nghĩa, cơ sở của nguyên tắc v.v... 

- Phân tích, đánh giá được các quy định của pháp luật hiện hành về 

nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS, phát hiện được những vướng mắc, 

hạn chế của các quy định về nguyên tắc hai cấp xét xử và thực tiễn thực 

hiện, đồng thời đã tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về nguyên tắc hai cấp xét xử trong 

tố tụng dân sự. 
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Chương 2: Nội dung các quy định của pháp luật hiện hành về nguyên 

tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự. 

Chương 3: Thực tiễn thực hiện và giải pháp hoàn thiện các quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về nguyên tắc hai cấp xét xử. 

 

Chương 1 

Những vấn đề lý luận về nguyên tắc hai cấp xét xử 

trong pháp luật tố tụng dân sự  

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố 

tụng dân sự 

1.1.1. Khái niệm nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự  

Nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS là tư tưởng chủ đạo, có tính 

bắt buộc chung, thể hiện quan điểm có tính định hướng của Nhà nước 

trong việc tổ chức tố tụng để xét xử các VADS được xét xử lần đầu ở cấp 

sơ thẩm (cấp xét xử thứ nhất) có thể được xét xử lại và chỉ có thể được xét 

xử lại một lần nữa ở cấp phúc thẩm (cấp xét xử thứ hai) nếu có kháng 

cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật TTDS, nhằm giải quyết đúng 

đắn, kịp thời vụ án, bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân, cơ quan, tổ chức.  

Thông qua hai cấp xét xử, vụ án được xem xét, đánh giá và xét xử ở 

góc độ khách quan nhất, tránh sự phiến diện, tùy tiện khi vụ án chỉ được 

xét xử ở một cấp. Xét xử vụ án qua hai cấp là để hướng tới một mục đích 

cao nhất là sự thật khách quan của vụ án, để ra những phán quyết về nội 

dung vụ án, có tính bắt buộc đối với mọi chủ thể liên quan. 

Việc xét xử sơ thẩm là: "Xét xử lần đầu để giải quyết tất cả những 

vấn đề liên quan trong vụ án. Khi xét xử sơ thẩm, Tòa án xem xét và giải 

quyết mọi vấn đề của vụ án bằng việc ra bản án và quyết định. HĐXX có 

Hội thẩm nhân dân (HTND) tham gia. Trong thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị, bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật có thể bị 

kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm". 

Với xét xử phúc thẩm là: "Việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại 

vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực 

pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị  

Cùng là hoạt động xét xử của Tòa án đối với một VADS, song xét xử 

ở cấp sơ thẩm và ở cấp phúc thẩm có những đặc điểm khác nhau và có 

quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Thứ nhất, xét xử ở cấp sơ thẩm là xét xử lần đầu VADS. Tại cấp xét 

xử sơ thẩm, Tòa án xem xét tất cả các nội dung của vụ án trên cơ sở đơn 

khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu của các đương sự. Còn xét xử ở cấp 

phúc thẩm là xét xử lại vụ án được xét xử ở sơ thẩm mà bản án, quyết 

định bị kháng cáo, kháng nghị. Việc xét xử phúc thẩm phải dựa trên bản 

án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử. 

Thứ hai, việc xét xử sơ thẩm là giải quyết các vấn đề của vụ án, để ra 

quyết định quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ án. Trong khi 

đó, mục đích của việc xét xử phúc thẩm là nhằm khắc phục, sửa chữa 

những sai lầm có thể có trong những bản án, quyết định chưa có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng. 

Thứ ba, hoạt động xét xử tại cấp sơ thẩm dựa trên cơ sở đơn khởi 

kiện của nguyên đơn khi họ có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình bị xâm phạm và yêu cầu Tòa án giải quyết. Hoạt động xét xử 

tại cấp phúc thẩm dựa trên cơ sở kháng cáo, kháng nghị, khi người kháng 

cáo, kháng nghị cho rằng việc xét xử ở cấp sơ thẩm không đúng, xâm 

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Vì vậy, nội dung 

kháng cáo, kháng nghị quy định phạm vi xét xử của Tòa án cấp phúc 

thẩm. Tuy nhiên, phúc thẩm là việc xét xử lại VADS mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xét xử. Vì vậy Tòa án cấp phúc thẩm không thể xét xử vượt ra 

ngoài phạm vi những vấn đề mà cấp sơ thẩm đã xem xét và quyết định. 

Từ những phân tích trên: Nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS là tư 

tưởng chỉ đạo, có tính bắt buộc chung, thể hiện quan điểm có tính định 

hướng của Nhà nước trong việc tổ chức, hoạt động để xét xử các VADS, 
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được quy định trong pháp luật TTDS, trong đó xác định một VADS được 

xét xử lần đầu ở cấp sơ thẩm (cấp xét xử thứ nhất) và có thể được xét xử 

lại ở cấp phúc thẩm (cấp xét xử thứ hai) nếu có kháng cáo, kháng nghị 

trong thời hạn luật định, theo quy định của pháp luật TTDS, nhằm giải 

quyết đúng đắn, kịp thời vụ việc, bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

1.1.2. ý nghĩa của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự 

1.1.2.1. ý nghĩa về pháp lý 

Nguyên tắc hai cấp xét xử đảm bảo cho việc xét xử của Tòa án được 

chính xác, đúng đắn. Việc quy định nguyên tắc là cơ sở pháp lý cho các 

đương sự là người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án 

kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa 

án để xét xử lại ở cấp phúc thẩm, giúp kịp thời sửa chữa sai lầm hoặc vi 

phạm pháp luật mà cấp sơ thẩm mắc phải, nhờ đó mà chất lượng xét xử 

tại các cấp xét xử được nâng cao. Mét VADS có thể được xét xử ở hai 

cấp cũng như quy định về việc bản án, quyết định sơ thẩm có thể bị Tòa 

án cấp phúc thẩm sửa, hủy sẽ kịp thời sửa chữa được những sai lầm hoặc 

các vi phạm pháp luật mà cấp sơ thẩm đã mắc phải, góp phần nâng cao 

trách nhiệm của HĐXX sơ thẩm, giúp họ có thái độ thận trọng và có 

trách nhiệm hơn trước khi đưa ra phán quyết của mình.  

1.1.2.2. ý nghĩa về chính trị, xã hội 

Việc quy định một VADS có thể được xét xử ở hai cấp xét xử khác 

nhau là phù hợp quy luật của nhận thức nhằm đảm bảo tính đúng đắn, 

khách quan của hoạt động xét xử. Quy định nguyên tắc hai cấp xét xử thể 

hiện thái độ thận trọng của Nhà nước trong việc đưa ra phán xét quyết 

định về tài sản và nhân thân, về số phận pháp lý, quyền lợi và tài sản, 

danh dự của đương sự. Việc xét xử phải nhằm đến mục đích cao nhất là 

bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, đưa ra các phán quyết chấm dứt các 

tranh chấp dân sự. Do vậy sẽ là không công bằng nếu như tước bỏ quyền 

được bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự, người tham gia tố tụng có 

quyền và lợi ích liên quan đến vụ án một lần nữa tại một phiên tòa xét xử 

khác, nếu như chưa thể có các điều kiện khẳng định hay bảo đảm rằng, 

phán quyết của lần xét xử đầu tiên là hoàn toàn chính xác.  

1.2. Cơ sở của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự 

1.2.1. Cơ sở lý luận của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng 

dân sự 

Thứ nhất, xuất phát từ bản chất chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa ở 

nước ta. 

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Trong bộ máy nhà nước, Tòa án là cơ quan là cơ quan thực hiện chức 

năng chuyên biệt của Nhà nước. Để có thể đảm bảo giải quyết đúng đắn 

một VADS, nguyên tắc cơ bản của hoạt động xét xử là Tòa án thực hiện 

chế độ hai cấp xét xử. Bằng hoạt động xét xử Tòa án phải bảo vệ được 

quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể, nguyên tắc hai cấp xét xử chính 

là cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích của các con người cụ thể đã được pháp 

luật ghi nhận. 

Thứ hai, xuất phát từ bản chất của hoạt động tư pháp mà Tòa án 

thực hiện. 

Tòa án là cơ quan thực hiện chức năng xét xử, những phán quyết của 

Tòa án phải giải quyết đúng đắn vụ án. Tuy vậy, không phải bao giờ, việc 

xét xử của Tòa án một lần đã đúng, đã đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ 

án, nó cần phải được xem xét, kiểm tra lại ở một Tòa án cấp trên. Xét xử 

hai cấp cũng chính là hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử của 

Tòa án cấp dưới, nhằm đảm bảo tính khách quan nhất cho một phán 

quyết nhân danh công lý của Tòa án.  

Thứ ba, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

đương sự. 

Nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS dựa trên thực tế giải quyết các 

vụ việc của Tòa án, đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án được đúng lẽ 

phải, mọi phán quyết của Tòa án trước khi có hiệu lực phải được xem xét 

một cách thận trọng. Thế nhưng, Tòa án khi xét xử cũng không phải bao 

giờ xét xử một lần cũng đúng, một lần cũng đã làm thỏa mãn các đương 
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sự. Vì vậy phải có hai cấp xét xử. Nguyên tắc hai cấp xét xử để đảm bảo 

cho đương sự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của họ trước Tòa án. 

Thứ tư, xuất phát từ yêu cầu của hoạt động xét xử 

Việc xét xử qua hai cấp: cấp thứ nhất là cấp sơ thẩm và cấp thứ hai là 

cấp phúc thẩm do Tòa án cấp trên của Tòa án sơ thẩm thực hiện. Dù là 

hai cấp xét xử, cấp sơ thẩm thực hiện chức năng là cấp xét xử thứ nhất có 

vai trò quyết định trong việc chấm dứt giải quyết các tranh chấp. Tòa án 

cấp phúc thẩm là cấp xét xử thứ hai đảm bảo cho việc giải quyết vụ án 

luôn đúng đắn. Mục đích của xét xử hai cấp là nhằm hướng tới đảm bảo sự 

thật khách quan của vụ án và các quyền, lợi ích của đương sự được bảo vệ. 

1.2.2 Cơ sở thực tiễn của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng 

dân sự 

Thứ nhất, xuất phát chức năng, nhiệm vụ của Tòa án 

Nguyên tắc hai cấp xét xử là cơ sở thực hiện đúng được chức năng, 

nhiệm vụ xét xử của TAND. Khi các bên tranh chấp, khởi kiện ra Tòa án yêu 

cầu giải quyết. VADS được giải quyết lần đầu tại phiên tòa sơ thẩm, đây là 

cấp xét xử đầu tiên. Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án, quyết định của TAND có 

thể không đúng, không làm hài lòng các đương sự, Viện kiểm sát dẫn đến 

kháng cáo hoặc kháng nghị của người có thẩm quyền. Để thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của mình thì Tòa án phải xét xử lần hai tại cấp phúc thẩm. 

Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn thi hành pháp luật 

Nguyên tắc hai cấp xét xử được ghi nhận và thực hiện cụ thể trong 

hoạt động của Tòa án trong Sắc lệnh 51/SL ngày 17/4/1946 của Nhà nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa, Thông tư số 1459/HCTP của Bộ Tư pháp 

ngày 19/81955: "Nguyên tắc hai cấp xét xử là một trong những nguyên 

tắc tố tụng của nhân dân cần phải được đảm bảo". Năm 1960 nguyên tắc 

hai cấp xét xử được ghi nhận chính thức trong Điều 9 Luật tổ chức TAND 

năm 1960. Khi Nhà nước ta ban hành Luật tổ chức TAND năm 1981, 

Luật tổ chức TAND năm 1992 và Pháp lệnh TTGQCVADS 1989 không 

quy định nguyên tắc hai cấp xét xử nhưng nguyên tắc này vẫn được thừa 

nhận và được thực hiện bởi các cấp Tòa án về việc xét xử một VADS.  

Thứ ba, xuất phát từ thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa án 

Trong thực tiễn xét xử các VADS, không ít các Thẩm phán công tâm 

có trình độ pháp luật, song khi xét xử VADS, không phải bao giờ cũng đảm 

bảo giải quyết đúng đắn vụ án. Thực tế đó một phần cho thấy sự phức tạp 

của những quan hệ pháp luật dân sự trong xã hội, chính vì thế, trong lĩnh 

vực TTDS đã có những kỉ lục về những vụ án kéo dài hàng chục năm, 

hàng chục phiên tòa cho một vụ án. Những thực tế của hoạt động xét xử 

cho thấy, hai cấp xét xử là cần thiết. Tuy nhiên không phải tất cả các vụ 

án cần xét xử theo hai cấp mới đảm bảo việc giải quyết đúng đắn vụ án.  

1.3. Mối quan hệ của nguyên tắc hai cấp xét xử với các nguyên 

tắc khác của luật tố tụng dân sự 

1.3.1. Nguyên tắc hai cấp xét xử với nguyên tắc đảm bảo pháp chế 

xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự 

Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc cơ bản trong 

tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, có tác dụng bảo đảm cho hoạt 

động của bộ máy nhà nước được nhịp nhàng, đồng bộ và phát huy hiệu 

lực của Nhà nước và bảo đảm công bằng xã hội. Nguyên tắc hai cấp xét 

xử là nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong 

dân sự, đảm bảo tính chính xác trong xét xử VADS. Việc thực hiện đúng 

nguyên tắc pháp chế bảo đảm cho nguyên tắc hai cấp xét xử được tôn 

trọng và thực hiện trong hoạt động xét xử VADS. 

1.3.2. Với nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự 

Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự cũng là nguyên tắc 

đảm bảo việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án. 

Theo đó, đương sự có thể tự mình hoặc thông qua người khác có kiến 

thức pháp luật biện hộ cho họ trước Tòa án. Thực hiện nguyên tắc đảm 

bảo quyền bảo vệ của đương sự trong hai cấp xét xử là đảm bảo quyền tự 

bảo vệ của đương sự tại hai cấp xét xử của Tòa án  

1.3.3. Với nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng  

Một VADS có bị xét xử lại khi có kháng cáo, kháng nghị không phụ 

thuộc vào những người tiến hành tố tụng trong vụ án, việc đề cao trách 
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nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ án ở 

Tòa án các cấp sẽ bảo đảm vụ án được xét xử đúng đắn, các quyền và lợi 

ích hợp pháp được bảo đảm. 

1.3.4. Với nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố 

tụng dân sự 

Việc đưa ra đầy đủ những chứng cứ sẽ giúp Tòa án xác định chính 

xác các tình tiết của vụ án cũng như đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ án, 

hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị của đương sự. Việc thực hiện hai cấp 

xét xử có tác dụng bảo đảm cho các đương sự thực hiện tốt nguyên tắc 

nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh của họ, đương sự có thêm điều 

kiện, cơ hội để thực hiện nghĩa vụ này của họ ở Tòa án cấp phúc thẩm.  

 

Chương 2 

Nội dung các quy định của pháp luật hiện hành  

về nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự 

2.1, Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử  

Nguyên tắc hai cấp xét xử được quy định trong Điều 11 Luật tổ chức 

TAND và Điều 17 TTDS.  

Tại Điều 17 Luật TTDS 2004 quy định: 

"1. Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử. 

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị theo quy định của Bộ luật này. 

Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ luật này quy định thì có hiệu lực 

pháp luật; đối với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị 

thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có 

hiệu lực pháp luật. 

2. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát 

hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo 

thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định của Bộ luật này". 

Thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS chính là quyền của 

công dân, tổ chức được giải quyết những tranh chấp tại hai cấp xét xử của 

TAND, theo một trình tự thủ tục quy định tại BLTTDS, mà các cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải thực hiện để đảm bảo giải 

quyết VADS. 

Hai cấp xét xử ở hệ thống Tòa án nước ta hiện nay cấp là sơ thẩm và 

phúc thẩm. Việc xét xử lần đầu là xét xử sơ thẩm do TAND cấp huyện và 

TAND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 BLTTDS.  

Xét xử sơ thẩm là việc xét xử lần đầu một VADS, khi có đơn khởi 

kiện của nguyên đơn, yêu cầu Tòa án giải quyết. Sau phán quyết của Tòa 

án, một bản án, quyết định của Tòa án được ra đời, song nó chỉ có hiệu 

lực khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị do pháp luật quy định mà 

không có kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên, không phải bao giờ trong 

hoạt động xét xử của Tòa án, qua một phiên tòa sơ thẩm đã đảm bảo tính 

khách quan, toàn diện và tính đúng đắn của vụ án. Vì nhiều lý do khác 

nhau, các đương sự có thể không chấp nhận phán quyết của Tòa án sơ 

thẩm, chống án lên Tòa án cấp trên yêu cầu giải quyết tranh chấp của họ.  

Xét xử phúc thẩm dân sự là Tòa án xét xử lại VADS mà bản án, 

quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. 

Xét xử phúc thẩm là giai đoạn tố tụng nhằm đảm bảo nguyên tắc xét xử 

hai cấp sau khi Tòa án sơ thẩm xét xử, các đương sự, người đại diện của 

đương sự có quyền kháng cáo, VKS có quyền kháng nghị đối với bản án, 

quyết định chưa có hiệu lực pháp luật yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp 

xem xét lại vụ án. Vì vậy, xét xử ở cấp phúc thẩm luôn được tiến hành 

bởi cấp trên trực tiếp của Tòa án đã tiến hành xét xử sơ thẩm.  

2.1.1. Cấp xét xử sơ thẩm 

Xét xử sơ thẩm là xét xử lần đầu đối với vụ án và là cấp xét xử thứ 

nhất. Đây là cấp xét xử có ý nghĩa quan trọng trong thủ tục tố tụng giải 

quyết các VADS. Nếu xét xử ở cấp thứ nhất đúng pháp luật, có căn cứ, 

làm cho các đương sự tâm phục, khẩu phục, thì hết thời hạn kháng cáo 

của đương sự, kháng nghị của VKS, bản án có hiệu lực và được thi hành. 
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Nhưng nếu trong thời gian bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, 

bị kháng cáo, kháng nghị thì bản án, quyết định đó buộc phải được xét xử 

tại cấp phúc thẩm. 

2.1.1.1. Thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

Cấp xét xử sơ thẩm thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện và 

TAND cấp tỉnh. Thẩm quyền của TAND cấp tỉnh về xét xử sơ thẩm, quy 

định tại Điều 28, Điều 30 Luật Tổ chức TAND năm 2002 

Theo quy định của BLTTDS thì thẩm quyền sơ thẩm VADS thuộc về 

TAND cấp huyện và cấp tỉnh. Theo Điều 33 BLTTDS, TAND cấp huyện 

có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự, trừ các tranh chấp quy 

định tại Điều 34 BLTTDS. Đó là các tranh chấp dân sự có yếu tố nước 

ngoài và các tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

cấp huyện mà Tòa án cấp tỉnh lấy lên để giải quyết. 

Đối với Tòa án có thẩm quyền giải quyết VADS theo lãnh thổ được 

xác định tại Điều 35 BLTTDS, nhằm phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ 

việc dân sự giữa các Tòa án cùng cấp với nhau, để đảm bảo giải quyết vụ 

việc dân sự của Tòa án được nhanh chóng, đúng đắn, tạo thuận lợi cho 

các đương sự tham gia tố tụng, tránh sự chồng chéo trong việc thực hiện 

thẩm quyền giữa các Tòa án cùng cấp. Theo đó, Tòa án có thẩm quyền 

theo lãnh thổ là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nơi có tài sản, hoặc 

nơi bị đơn có trụ sở. Các đương sự có thể thỏa thuận với nhau bằng văn 

bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, hoặc nơi nguyên 

đơn có trụ sở giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia 

đình, kinh doanh, thương mại, lao động. 

- Thẩm quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nguyên đơn. Theo 

Điều 36 BLTTDS thì được áp dụng đối với các trường hợp đặc biệt để nhằm 

giải quyết VADS tại các Tòa án khác nhau, sao cho việc xét xử được 

khách quan nhất và không trái với thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án.  

2.1.1.2. Quyền hạn của Hội đồng xét xử sơ thẩm 

BLTTDS không quy định quyền hạn xét xử của HĐXX sơ thẩm, 

nhưng tại Điều 210 BLTTDS và Nghị quyết 02/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 

của Hội đồng Thấm phán TANDTC, HĐXX sơ thẩm phải xem xét tất cả 

các nội dung của vụ án bị tranh chấp, biểu quyết theo đa số về từng vấn 

đề, xem xét giải quyết tất cả các yêu cầu của các đương sự, trong đó có cả 

yêu cầu phản tố của bị đơn, các yêu cầu của người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan. Mặt khác, một điểm có thể thấy rằng, quyền hạn của HĐXX sơ 

thẩm là từ khi tiến hành phiên tòa và tại phiên tòa. Nhưng thực tế không 

phải như vậy. Kể từ khi nhận đơn khởi kiện và vào sổ thụ lý. Chánh án 

TAND phân công Thẩm phán giải quyết VADS, Hội thẩm nhân dân 

(HTND) tham gia HĐXX VADS thì họ đã có quyền hạn rồi. Trừ khi có 

quyết định thay đổi Thẩm phán và HTND.  

2.1.1.3. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm là bản án chưa có hiệu lực 

pháp luật khi nó trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Tức là trong 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, hoặc là kể từ khi họ nhận được bản án, quyết 

định. Hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nếu bản án, quyết định sơ thẩm 

không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật.  

Đối với kháng cáo quá hạn của đương sự, nếu Tòa án không chấp 

nhận thì đương sự mất quyền kháng cáo, hoặc quá thời hạn kháng cáo, đương 

sự không kháng cáo thì họ không được kháng cáo nữa. Do vậy, bản án, quyết 

định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật và các đương sự phải chấp hành. 

Hiệu lực pháp luật của bản án, quyết định sơ thẩm còn căn cứ vào 

thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát. Quá thời hạn kháng nghị, thì 

VKS mất quyền kháng nghị và cũng không được kháng nghị quá hạn. 

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

2.1.2. Cấp xét xử phúc thẩm 

Tại Điều 242 BLTTDS quy định: xét xử phúc thẩm là việc Tòa án 

cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp 

sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. 

Với tính chất xét lại vụ án trong trường hợp bản án, quyết định sơ 

thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị, thủ tục phúc thẩm 

là một đảm bảo về mặt tố tụng để những bản án, quyết định của Tòa án 
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trước đã tuyên phải là những bản án, quyết định đúng pháp luật, bảo vệ được 

quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Chỉ những vụ án mà có yêu cầu 

xem xét lại bản án, quyết định sơ thẩm thì vụ án mới bị xét xử phúc thẩm. 

2.1.2.1. Thẩm quyền xét xử của Tòa án phúc thẩm 

 Thẩm quyền xét xử phúc thẩm theo điểm b, khoản 2 Điều 30 Luật 

Tổ chức TAND 2002 là Tòa dân sự TAND cấp tỉnh đối với bản án, quyết 

định sơ thẩm của TAND cấp huyện; thẩm quyền phúc thẩm bản án, quyết 

định sơ thẩm của Tòa án cấp tỉnh là Tòa phúc thẩm TANDTC (theo điểm 

a khoản 2 Điều 24 Luật Tổ chức TAND 2002).  

Thẩm quyền phúc thẩm giữa TAND cấp tỉnh và TANDTC dựa trên 

việc xác định những bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án cấp nào. Nếu đó là bản án, quyết định sơ thẩm của TAND 

cấp huyện, thì thẩm quyền phúc thẩm thuộc về TAND cấp tỉnh. Nếu đó là 

bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp tỉnh, thì thẩm quyền phúc 

thẩm thuộc về TANDTC.  

2.1.2.2. Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm 

Hội đồng xét xử phúc thẩm có thẩm quyền được quy định tại Điều 275 

BLTTDS gồm: Giữ nguyên bản án sơ thẩm; Sửa bản án sơ thẩm; Hủy bản 

án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa 

án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án; Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải 

quyết vụ án. 

2.1.2.3. Hiệu lực của bản án, quyết định phúc thẩm 

Theo quy định tại Điều 17 BLTTDS: bản án, quyết định phúc thẩm là 

chung thẩm, có hiệu lực pháp luật. Tính chất "chung thẩm" còn được hiểu 

là lần xét xử cuối cùng. Khoản 6, điều 279 BLTTDS quy định: "Bản án 

phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án" 

Theo Điều 263 BLTTDS, Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần 

bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị. Ngoài ra, Tòa án 

cấp phúc thẩm có thể xem xét những phần khác của bản án, quyết định có 

liên quan đến kháng cáo. Nhưng kháng cáo về những vấn đề chưa được 

xét xử ở cấp sơ thẩm thì không được xem xét ở cấp phúc thẩm. 

Tại Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng 

Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ 

ba "thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của BLTTDS đã 

hướng dẫn: "có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng 

nghị là trường hợp việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với phần 

này của bản án, quyết định sơ thẩm đòi hỏi phải xem xét, giải quyết đồng 

thời phần khác của bản án, quyết định sơ thẩm đó mặc dù phần này 

không bị kháng cáo, kháng nghị". 

2.2 Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị xét lại theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

 Theo nguyên tắc hai cấp xét xử, việc xét xử chỉ được diễn ra ở cấp 

sơ thẩm và phúc thẩm. Đối với trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật mà có vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quá trình giải 

quyết vụ án hoặc phát hiện tình tiết mới quan trọng làm thay đổi nội dung 

vụ án thì bản án, quyết định được xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái 

thẩm. Khi xét lại bản án, quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm, tái 

thẩm chỉ xem xét lại tính hợp pháp của bản án, quyết định bị kháng nghị 

có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án, phát hiện những 

tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung vụ án. Hoặc không bị kháng 

nghị, không liên quan đến việc xem xét kháng nghị nếu xâm phạm đến 

lợi ích của Nhà nước, của người thứ ba không phải đương sự trong vụ án 

2.2.1. Bản án, quyết định dân sự bị xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 

Khi có những căn cứ quy định tại Điều 283 BLTTDS, người có thẩm 

quyền có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để yêu cầu Tòa 

án xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Hội đồng giám đốc 

thẩm không xét xử lại vụ án mà chỉ xem xét việc chấp nhận hay không 

chấp nhận kháng nghị, sửa, hủy, hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. 

2.2.2. Bản án, quyết định dân sự bị xét lại theo thủ tục tái thẩm 

Theo Điều 305 BLTTDS, vụ án sẽ bị kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm khi có những căn cứ phát hiện những tình tiết mới làm thay đổi nội 

dung vụ án. Đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức nếu phát hiện tình tiết 

mới của vụ án có quyền khiếu nại với người có thẩm quyền để họ kháng 
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nghị theo thủ tục tái thẩm. Hội đồng tái thẩm xem xét lại vụ án và quyết 

định chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị, hủy bản án có hiệu lực 

pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. 

 

Chương 3 

Thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử 

trong tố tụng dân sự và kiến nghị  

3.1. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng 

dân sự 

Theo tổng kết của ngành Tòa án, trong quá trình giải quyết các vụ 

việc dân sự, tỷ lệ các bản án, quyết định giải quyết tranh chấp, bị hủy để 

giải quyết năm sau giảm hơn năm trước. Công tác giải quyết, xét xử các 

vụ việc dân sự của ngành TAND về cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, đáp 

ứng yêu cầu giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, bảo vệ các 

quyền, lợi ích chính đáng của các đương sự. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xét xử của TAND tại cấp sơ 

thẩm và phúc thẩm còn tồn tại những vấn đề sau: 

-Về vấn đề thu thập chứng cứ, trên thực tế còn có không ít các trường hợp 

Tòa án giải quyết vụ án khi chưa đầy đủ các chứng cứ, dẫn đến quyết định 

tại bản án tuyên chưa đủ căn cứ và bị Tòa án cấp trên hủy để giải quyết lại.  

-Việc xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án chưa chính xác dẫn 

đến sai lầm và vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng 

-Việc xét xử VADS vượt phạm vi giải quyết của Tòa án cấp phúc 

thẩm và việc Tòa án sơ thẩm bỏ sót người tham gia tố tụng, Tòa phúc 

thẩm phát hiện và đưa vào tham gia tố tụng và buộc người đó phải chịu 

nghĩa vụ là vi phạm nghiêm trọng về phạm vi xét xử phúc thẩm 

-Khi giải quyết vụ án dân sự Tòa án không đảm bảo quyền quyết 

định và tự định đoạt của đương sự 

-Việc áp dụng pháp luật nội dung không chính xác dẫn đến giải 

quyết sai lầm vụ án. 

- Tòa án giải quyết lại đối với tài sản đã được giải quyết bằng bản án 

có hiệu lực pháp luật, vi phạm thủ tục tố tụng. 

- Tòa án giải quyết vượt quá yêu cầu của đương sự:  

- Việc xét xử của Tòa án còn để tình trạng vụ án kéo dài, cả hai cấp 

xét xử đều vi phạm pháp luật, có những vụ án phải xét xử qua nhiều phiên 

tòa, không đảm bảo nguyên tắc hai cấp xét xử.  

- Các VADS bị xét xử kéo dài qua nhiều năm, qua nhiều cấp, nhiều phiên 

tòa, không đảm bảo nguyên tắc hai cấp xét xử mà có nguy cơ tạo tiền lệ cho 

một nguyên tắc chưa từng có trong BLTTDS, đó là việc tái hai cấp xét xử. 

3.1.2. Nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc hai 

cấp xét xử trong tố tụng dân sự 

Những bất cập trong thực hiện các quy định của BLDS về nguyên tắc 

hai cấp xét xử do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả nguyên nhân 

khách quan và nguyên nhân chủ quan. 

Thứ nhất, một số quy định của BLTTDS còn chưa rõ ràng, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản hướng dẫn dẫn đến nhiều cách 

hiểu khác nhau. Ví dụ: Quy định tại khoản 4 Điều 79 BLTTDS chưa quy 

định, phân định cụ thể giữa trách nhiệm cung cấp chứng cứ chứng minh của 

đương sự với trách nhiệm xác minh thu thập chứng cứ của Tòa án. Khoản 2 

Điều 83 còn chưa rõ ràng về văn bản xác nhận chứng cứ do ai và cơ quan có 

thẩm quyền. Điều 269 khoản 1 BLTTDS quy định về quyền bị đơn không 

chấp nhận rút đơn khởi kiện của nguyên đơn là không phù hợp vì khi 

nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện, đối tượng xét xử không còn nữa, nếu vẫn 

còn yêu cầu của đương sự khác thay đổi việc giải quyết, vụ án mới tiếp tục 

Thứ hai, do số lượng các VADS phải thụ lý và giải quyết của Tòa án 

là rất lớn, trong khi số lượng cán bộ, Thẩm phán của Tòa án chưa đủ để 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên tình trạng để nhiều VADS quá thời hạn 

xét xử theo quy định của pháp luật. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại 

vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa đáp ứng yêu cầu với diễn 

biến và sự phức tạp của các tranh chấp dân sự. Các bản án, quyết định 

giải quyết bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán còn nhiều.  
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Thứ ba, một số Thẩm phán chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình 

trong việc giải quyết VADS như chưa xác minh thu thập chứng cứ theo quy 

định của pháp luật, việc xây dựng hồ sơ vụ án không đầy đủ; đánh giá chứng 

cứ thiếu khách quan, toàn diện dẫn đến giải quyết vụ án không đúng. 

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Tòa án cấp trên đối 

với Tòa án cấp dưới còn hạn chế, nên chưa kịp thời phát hiện các sai sót để 

khắc phục và xử lý vi phạm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. 

3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nguyên tắc hai 

cấp xét xử trong tố tụng dân sự 

Thứ nhất, phải đảm bảo đầy đủ các cơ sở pháp lý cho việc xét xử ở 

cấp sơ thẩm. Quá trình giải quyết các VADS có thể trải qua các giai đoạn 

tố tụng khác nhau nhưng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm là quan trọng nhất. 

Để đáp ứng được yêu cầu này thì trước hết pháp luật dân sự phải quy định 

đầy đủ, rõ ràng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia 

các quan hệ pháp luật dân sự. Pháp luật TTDS phải quy định cụ thể về 

quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng, trình tự, thủ tục giải quyết tranh 

chấp dân sự, thẩm quyền của Tòa án v.v... tạo cơ sở pháp lý cho việc xét xử.  

Thứ hai, nếu VADS chỉ qua một cấp xét xử đã đảm bảo quyền lợi 

của đương sự, thì không cần phải đến hai cấp xét xử. Nhưng khi không 

thỏa mãn được các yêu cầu của đương sự, thì dù có muốn hay không, khi 

có kháng cáo, kháng nghị vụ án vẫn phải được đưa ra xét xử lại. Tòa án 

phải có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đương sự thực hiện một cách tốt 

nhất quyền, nghĩa vụ của họ.  

3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật 

3.2.1.1. Với cấp xét xử sơ thẩm 

 Kiến nghị bổ sung quy định về hiệu lực của bản án sơ thẩm khi các 

đương sự chấp nhận bản án, quyết định và cùng đề nghị Tòa án cho thi 

hành ngay. Bổ sung phạm vi giải quyết của HĐXX sơ thẩm và sửa đổi 

khoản 1 Điều 218 BLTTDS về xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu 

cầu. Bổ sung khoản 4 Điều 79 BLTTDS về nghĩa vụ chứng minh. Sửa đổi, 

bổ sung khoản 2 Điều 80 về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh.  

Khoản 2 Điều 83 cần quy định rõ ràng cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận chứng cứ là Tòa án; Điều 189 cần bổ sung quy định các trường hợp 

cụ thể được Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án là trong các trường hợp 

bất khả kháng, hoặc điều kiện đặc biệt có chứng nhận của cơ quan nắm 

bắt sự kiện; Bỏ khoản 2 Điều 182 BLTTDS do còn áp đặt hạn chế quyền 

tự định đoạt của đương sự. 

3.2.1.2. Với cấp xét xử phúc thẩm 

Sửa đổi, bổ sung Điều 269 khoản 1 điểm a BLTTDS quy định là 

không phù hợp vì khi nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện đối tượng xét xử 

không còn nên bản án sơ thẩm bị hủy. Sửa đổi, bổ sung Điều 233 

BLTTDS quy định về phạm vi phát biểu khi tranh luận. Sửa đổi, bổ sung 

Điều 277 BLTTDS về căn cứ hủy bản án, quyết định sơ thẩm 

3.2.2. Kiến nghị về thực hiện pháp luật 

Thứ nhất, việc giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật 

phải nhanh chóng, kịp thời. 

Thứ hai, pháp luật phải quy định cụ thể để đảm bảo quyền khởi kiện 

cũng như quyền yêu cầu bảo vệ quyền lợi của đương sự tại tại Tòa án. 

Trách nhiệm hướng dẫn và thái độ phục vụ của những cán bộ trong ngành 

Tòa án cũng như những người tiến hành tố tụng để việc bảo vệ quyền của 

đương sự được thuận lợi, dễ dàng ngay từ bước đầu tiên đến Tòa án.  

Thứ ba, về hoàn thiện hệ thống cơ quan xét xử: tổ chức lại Tòa án 

theo khu vực chứ không tổ chức theo đơn vị hành chính như hiện nay. 

Xây dựng chiến lược nâng cao trình độ cán bộ ngành Tòa án, trang bị cơ 

sở vật chất - kỹ thuật tốt hơn nữa cho TAND cấp huyện để đảm bảo tăng 

thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp huyện có tính khả thi trên thực tế. 

 

 Kết luận 

Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử trong xét xử các VADS 

nói riêng và xét xử các vụ án hình sự, hành chính nói chung là một 

nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng của Tòa án. Có thể nói nguyên 
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tắc hai cấp xét xử chính là tiến bộ của kỹ thuật lập pháp trong nền văn 

minh nhân loại, bảo vệ quyền dân chủ của công dân. Từ việc thực hiện 

nguyên tắc hai cấp xét xử, quyền công dân được bảo đảm, pháp luật được 

bảo vệ. Chính vì thế, nguyên tắc hai cấp xét xử đã tạo ra sự phân cấp 

thẩm quyền xét xử giữa các Tòa án, về tổ chức TAND các cấp cũng như 

tạo ra các nguyên tắc trong hoạt động xét xử, trình tự tố tụng để nâng cao 

hiệu lực và hiệu quả của công tác xét xử.  

Bản chất của nguyên tắc cũng chính là thể hiện bản chất của Nhà 

nước pháp quyền Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân và 

là một trong những nguyên tắc cơ bản để tổ chức và hoạt động của Tòa 

án. Từ nguyên tắc hai cấp xét xử, pháp luật TTDS có sự phân biệt rõ ràng 

đối với các hoạt động xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm bằng các thủ tục 

tố tụng của mỗi cấp.  

Ngay từ khi nước nhà mới giành được độc lập, hệ thống Tòa án nước 

ta đã được tổ chức thành Tòa án sơ cấp, Tòa án đệ nhị cấp và Tòa án tối 

cao để thực hiện hai cấp xét xử. Các Tòa có chức năng sơ thẩm và phúc 

thẩm vụ án tương ứng với phân cấp thẩm quyền của tổ chức Tòa án nước 

ta lúc đó. Năm 1960, nguyên tắc hai cấp xét xử được chính thức ghi nhận 

tại Điều 9 Luật Tổ chức TAND với nội dung "Tòa án nhân dân thực hành 

chế độ hai cấp xét xử". Đến năm 1981, Luật Tổ chức TAND đã không ghi 

nhận nguyên tắc này nữa. Tuy vậy, các TAND vẫn tiến hành thực hiện 

chế độ hai cấp xét xử. Năm 2002 nguyên tắc này mới được quy định lại 

trong Luật tổ chức TAND năm 2002 và được BLTTDS năm 2004 quy 

định tại Điều 17 của Bộ luật.  

Thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử chính là cơ sở để hoạt động xét 

xử các vụ án được đúng đắn, mặt khác nó cũng tạo tiền đề để các đương 

sự tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước Tòa 

án. Vì sau khi xét xử sơ thẩm, nếu đương sự, Viện kiểm sát không chấp 

nhận bản án, quyết định sơ thẩm thì có thể kháng cáo, kháng nghị yêu 

cầu Tòa án xét xử lại vụ án. Song quyền kháng cáo, kháng nghị chỉ được 

thực hiện một lần bản án, quyết định phúc thẩm là chung thẩm, có hiệu 

lực pháp luật. Do đó, nguyên tắc hai cấp xét xử cũng không làm kéo dài 

quá trình giải quyết VADS, các quy định của pháp luật về tổ chức Tòa án, 

thẩm quyền và thủ tục để cho các Tòa án hiện nay xét xử theo hai cấp (sơ 

thẩm và phúc thẩm) đã phần nào đáp ứng đòi hỏi của nguyên tắc hai cấp 

xét xử và thực tiễn xét xử. Chất lượng xét xử ở các Tòa án sơ thẩm, Tòa 

án phúc thẩm cũng ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, qua việc nghiên cứu cho thấy vẫn còn những hạn chế 

trong việc quy định và thực hiện nguyên tắc này trên thực tiễn. Do vậy, 

phải có những giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế vướng mắc này mà 

cụ thể là cần phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về 

nguyên tắc hai cấp xét xử, phạm vi giải quyết VADS tại Tòa án cấp sơ 

thẩm, trách nhiệm của Tòa án trong việc thu thập chứng cứ với nghĩa vụ 

chứng minh của đương sự. Về thực chất, pháp luật cần: 

Tạo sự đồng bộ và thống nhất trong các quy định của pháp luật (Bộ luật 

tố tụng dân sự, Luật Tổ chức TAND...) sao cho xác định rõ ràng, chính 

xác tính chất của sơ thẩm, phúc thẩm để có nhận thức đúng đắn và thống 

nhất nguyên tắc hai cấp xét xử trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. 

Đổi mới hệ thống Tòa án, tổ chức lại hệ thống Tòa án theo tinh thần 

Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị theo hướng: "Các cấp Tòa án sẽ 

được phân định theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành 

chính. Tòa án sơ thẩm khu vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị 

hành chính cấp huyện; Tòa phúc thẩm có nhiệm vụ chủ yếu là xét xử 

phúc thẩm và xét xử sơ thẩm một số vụ án; Tòa thượng thẩm được tổ chức 

theo khu vực có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm; Tòa án nhân dân tối cao có 

nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng pháp luật thống 

nhất, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm". 

Mở rộng việc tranh tụng, kết quả của bản án dựa phải trên tài liệu, 

chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả của việc hỏi cũng như 

tranh luận, đối đáp của những người tham gia tố tụng.  

Bổ sung các quy định về phạm vi giải quyết VADS của Tòa án cấp sơ 

thẩm, trách nhiệm về việc cung cấp chứng cứ và vấn đề rút đơn khởi kiện 

của nguyên đơn trong vụ án dân sự. 


